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TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN LAO 
 

I. LAO PHỔI BK DƯƠNG TÍNH: 

Gồm 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

- 2 mẩu đàm dương tính khác nhau. 

- 1 mẩu đàm xét nghiệm dương tính và 1 phim X quang phổi có tổn thương nghi lao. 

- 1 mẩu đàm dương tính và một mẩu cấy dương tính. 

II. LAO PHỔI BK ÂM TÍNH: 

- Có 3 mẩu đàm âm tính khác nhau, sau sẽ đến 4 tuần làm lại 3 mẩu đàm khác âm 
tính, kèm có 2 phim X quang có tổn thương nghi lao phổi cách nhau 2 đến 4 tuần lể. 

III. LAO NGOÀI PHỔI: 

Gồm 1 trong các tiêu chuẩn sau: 

- Kết quả mô học rõ ràng là lao. 

- Lâm sàng và cận lâm sàng khác phù hợp với lao ngoài phổi tiến triển.  

- X quang phổi, xét nghiệm sinh hóa, IDR, nguồn lây lao. 
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PHÂN LOẠI BỆNH LAO PHỔI 
 

I. BẢNG PHÂN LOẠI LÂM SÀNG CỦA LIÊN XÔ: 

1. Các thể lao cơ bản: 

- Nhóm I: Nhiễm độc lao ở trẻ em và vị thành niên. 

- Nhóm II: Lao cơ quan hô hấp. 

- Nhóm III: Lao cơ quan và hệ thống khác ngoài phổi. 

Nhóm II lao cơ quan hô hấp có 12 thể lâm sàng: 

1:  Phức hệ nguyên thủy. 

2:  Lao hạch bạch huyết trong lồng ngực. 

3:  Lao phổi tản mạn. 

4:  Lao phổi thể huyệt (lao nốt khu trú). 

5:  Lao phổi thâm nhiễm. 

6:  U lao. 

7: Lao phổi thể hang (lao hang) 

8:  Lao xô hang. 

9:  Lao sơ phổi. 

10:  Lao màng phổi. 

11:  Lao đường hô hấp trên, khí quản, phế quản. 

12:  Lao cơ quan hô hấp phối hợp với bệnh bụi phổ nghề nghiệp. 

II. PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG LAO THEO HỘI ĐỒNG LỒNG NGỰC MỸ (ATS 
1990) 

1: Tổn thương nhẹ (Minimal lesion) kí hiệu là I. 

Tổn thương không có hang, tổng diện tích tổn thương 1 hoặc 2 bên phổi không vượt 
quá một phân thùy phổi. 

2: Tổn thương trung bình (Moderately advanced) kí hiệu là II. 

Có thể tổn thương một bên hoặc cả hai bên phổi, nhưng tổng diện tích tổn thương 
không vượt quá giới hạn một thùy phổi và tổng đường kính các hang lao không quá 4cm.  
Có thể vận dụng như sau: tổng diện tích tổn thương có thể là thâm nhiễm rải rác ở một 
bên phổi hoặc tổn thương nốt rải rác cả hai phổi nhưng tổng diện tích bằng 1/3 thể tích của 
một phổi. Nếu có hang thì tổng đường kính các hang không quá 4cm. 

3: Tổn thương nặng (Far advanced) kí hiệu là III: 
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Tổn thương rộng hơn mức trung bình II nghĩa là tổng diện tích tổn thương một bên 
hoặc cả hai bên phổi vượt quá một thùy phổi hoặc chiếm cả một bên phổi và tổng đường 
kính các hang trên 4cm. 

III. PHÂN LOẠI LOPO DE CARVALHO. 

Chia tôn thương lao phổi làm 4 thể: 

1:  Lao thâm nhiễm. 

2:  Lao thể nốt. 

3:  Lao kê. 

4:  Lao xô. 

a. Không có hang. 

b. Có han. 

IV. PHÂN LOẠI DỰA VÀO PHẢN ỨNG Tuberculin PPD. 

1:  Lớp 0: Không có tiếp xúc với nguồn lây, PPD (-), X quang phổi bình thường. 

2: Lớp 1: Có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi BK (+). 

3:  Lớp 2: Bị nhiễm lao nhưng chưa có bệnh lao, test PPD (+), X quang phổi bình 
thường, không có triệu chứng của bệnh lao hoạt động ở bất kỳ cơ quan nào. 

4:  Lớp 3: Test PPD (+) có triệu chứng của bệnh lao và tổn thương. X quang thể 
hiện lao hoạt động, có khả  năng  truyền nhiễm  nhất là lao ở đường hô hấp trên, có thể 
tìm thấy BK (+) trong đàm hoặc ở bệnh phẩm của lao ngòai phổi. 

5:  Lớp 4: Test PPD (+), X quang phổi có tổn thương cũ, xơ hóa hoặc vôi hóa nhưng 
không có BK trong đàm, không có triệu chứng của lao hoạt động. 

6:  Lớp 5: Người nghi ngờ mắc lao (lao phổi hoặc ngoài phổi). 
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ĐỘC TÍNH CỦA CÁC LOẠI THUỐC KHÁNG LAO 
ĐỐI VỚI CƠ THỂ 

 
I. RIFAMPICIN: (R) 

Là loại thuốc kháng lao mạnh vừa có tác dụng nội bào, ngoại bào, khả năng diệt 
khuẩn nhanh chóng (1 giờ) khi tiếp xúc với BK. 

Độc tính: trên gan do (R) trực tiếp gây ra rất hiếm, có một số ít vàng da, tắc mật 
không có hủy hoại tế bào gan, cả vàng da do hủy hoại tế bào gan là do (R) cộng (H). 

Tai biến: 
Về dị ứng có thể thấy (sau khi hình thành kháng thể vào ngày thứ 21) gồm: 

- Hội chứng cảm. 
- Nổi đỏ da. 
- Shock phản vệ. 
- Thiếu máu do hoại huyết , xuất huyết dưới da. 

Tất cả tai biến trên xảy ra do dùng quá liều, điều trị không liên tục, đối với bệnh 
nhân tắc nghẽn đường mật. 

II. ISONIAJID: (H). 
Độc tính: của (H) xảy ra ở hai nơi: 
Ở gan: do các chuyển chất acetyl phối hợp với R có thể gây nên vàng da và hiện 

tượng hủy mô. Tai biến này thường xảy ra lúc đầu điều trị. 
- Dây thần kinh: do (H) tự do và các Hydrajone nồng độ cao trong huyết tương có 

thể có các tai biến sau: 
- Đau dạ dày, viên thần kinh vận động và cảm giác đau nhức, teo khớp vai, lên 

cơn co giật, tai biến thần kinh trung ương, viêm não, tất cả các tai biến bất lợi đều do 
dùng quá liều. 

- Đôi khi có thể gặp hội chứng Lupus, tai biến về máu, dị ứng. 
(H) làm mất tác dụng men vì vậy có thể thấy hội chứng tăng corticoid, nổi mụn, tăng 

tiết da, nổi vú phụ nữ. 
Chống chỉ định:  

- Khi có viêm gan với triệu chứng hủy mô. 
- Tình trạng tâm thần phân liệt, bệnh nhân hay có tiền căn tâm thần. 
- Bệnh nghiện rượu nặng. 
- Khi có vàng da niêm lúc đang điều trị với R cộng H cần phải ngưng H và sau đó 

hết vàng da bắt đầu cho lại H (chứ không phải ngưng R). 
 

III. STREPTOMYCINE: (S) 
Chỉ định tác dụng lên BK ngoại bào, vì thế chỉ dùng trong giai đoạn tấn công. 
(S) thải qua đường thận, (S) vào máu thai nhi và qua sữa mẹ, thời gian bán hủy là 3 

giờ. 
Độc tính: Trên dây thần kinh số VIII nhánh tiền đình và ốc tai. 
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- Nhánh tiền đình gây chống mặt. 
- Nhánh ốc tai gây điếc không hồi phục. 

Các tai biến dị ứng có thể gặp: 
- Nổi mề đay, phù quink. 
- Shock phản vệ. 

Chống chỉ định tuyệt đối khi có: 
- Giảm thích lực. 
- Suy thận ngay cả suy thận tương đối nhẹ. 
- Có thai. 
- Dị ứng với (S) 

IV. ETHAMBUTOL: (E) 
Độc tính:  lên dây thần kinh nhãn khoa, viêm thần kinh nhãn khoa có thể xuất hiện 

khi dùng quá liều, khi suy thận, bệnh nhân nghiện rượu, khi dùng quá lâu và cùng có thể 
không có nguyên nhân rõ rệt vì vậy cần theo dõi thị lực bệnh nhân khi dùng. 

Chống chị định: 
- Tuyệt đối suy thận. 
- Tuyệt đối viêm thần kinh nhãn khoa hay có vấn đề về nhãn khoa. 

V. PYRAZINAMIDE: (Z) 
Độc tính: 

- Lên gan ít và nhẹ (tăng transaminase) máu và vàng mắt. 
- Ở thận: tăng acid uric máu, thường gặp và gây đau khớp, có thể gây bệnh goute 

cấp tính. 
VI. KANAMYCINE: (K) 

Theo dõi tổn thương thần kinh VIII. 
VII. THIACEÙTASOL: (TB1) 

Protein niệu, dị ứng, hội chứng Lyell. 
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ĐIỀU TRỊ LAO PHỔI THEO PHÁC ĐỒ HÓA TRỊ 
LIỆU NGẮN NGÀY CÓ KIỂM SOÁT (DOST) 

 
I. CÔNG THỨC ĐIỀU TRỊ: 

1. Lao mới:  2SHRZ/ 6HE. 
Trường hợp HIV (+): 2REHZ/ 6HE. 

2. Lao điều trị lại: Các trường hợp thất bại hay tái phát công thức điều trị mới: 
 2SHRZE/ 1REHZ/ 5R3H3E3 

Trường hợp nặng như lao màng não, lao kê, lao cột sống biến chứng thần kinh có 
nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh, có thể kéo dài thời gian dùng thuốc hơn tùy mức độ 
bệnh. 
3. Lao trẻ em:  2RZH/ 4RH 

Trường hợp với các thể lao nặng như lao màng não, lao kê, lao xương khớp, có thể bổ 
sung thêm (S) trong 2 tháng tấn công. 

II. CHÚ Ý: 
1) Liều lượng thuốc: 

LIỀU CÁCH KHỎANG 
TÊN THUỐC LIỀU HÀNG NGÀY 

mg/kg 3 lần/ tuần 
mg/kg 

2 lần tuần  
mg/kg 

STREPTOMYCIN 1g (S) 15 (12-18) 15 (12-18) 15 (12-18) 
ISONIAZID 100mg    (H) 5 (4-6) 10 (8-12) 15(13-17) 
RIFAMPICIN 300mg (R) 10 (8-12) 10 (8-12) 10 (8-12) 
PIRAZINAMID 500mg (Z) 25 (20-30) 35 (30-40) 50 (40-60) 
ETHAMBUTOL 400mg (E) 15 (15-20) 30 (25-35) 45 (40-50) 
2) Các khái niệm: 

Lao mới: Bệnh nhân chưa bao giờ dùng thuốc, hay mới dùng thuốc chống lao dưới 1 
tháng. 

Tái phát: Bệnh nhân đã được điều trị lao và được thầy thuốc xác định là khỏi bệnh 
hay hoàn thành điều trị, hay mắc bệnh trở lại có AFB (+). 

Thất bại: Bệnh còn vi trùng lao trong đàm từ tháng điều trị thứ 5 trở đi. 
Điều trị lai sau bỏ trị: Bệnh không dùng thuốc trên hai tháng trong quá trình điều trị, 

sau đó quay lại điều trị  với AFB (+) trong đàm. 
Lao mạn tính: Bệnh vẫn còn vi trùng lao trong đàm sau khi đã dùng công thức tái trị 

có giám sát chặt chẽ việc dùng thuốc. 
P. TRƯỞNG KHOA ĐD. TRƯỞNG KHOA 
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SUY HÔ HẤP CẤP 
I. ĐỊNH NGHĨA: 

Là sự rối loạn trầm trọng của tình trạng trao đổi khí mà chức năng chủ yếu của bộ 
máy hô hấp là duy trì ở trị số sinh lý 

 PaO2 < 60mmHg. 

 PaCO2 > 50mgHg. 

II. YẾU TỐ KHỞI PHÁT: 

1. Bội nhiễm các khí đạo do vi khuẩn hoặc vi rút. 

2. Sai lầm trong điều trị: 

 Thuốc an thần quá mức. 

 Thuốc lợi tiểu gây kiềm chuyển hóa. 

3. Không tuân thủ hạn chế muối ở bệnh vào giai đoạn cuối của bệnh tim – phổi mạn tính. 

4. Suy kiệt cơ hô hấp, nhất là cơ hoành. 

III. LÂM SÀNG: 

1. Bệnh cảnh suy hô hấp: 
 Hô hấp nong nhanh. 
 Co khó cơ hô hấp phụ. 
 Da tím tái-vã mồ hôi. 
 Nghe phổi: ứ đọng nhiều ran. 
 Trong đa số trường hợp suy hô hấp phối hợp suy thất phải: tim nhanh, tĩnh mạch 

cổ nổi, phù ngoại vi… 

2. Triệu chứng thần kinh: 
 Thay đổi tính tình. 
 Vật vả. 
 Lơ mơ hoặc li bì nếu nặng -> hôn mê. 

IV. CẬN LÂM SÀNG: 

1. Phân tích khí động mạch: 
 PaO2 < 40mgHg; PaCO2 >50 mmHg. 
 PH/máu giảm 7.35. 
 HCO3- tăng. 
 

2. Đa hồng cầu: do thiếu O2 mãn tính. 
 HC tăng: 5 – 6 triệu. 

 

3. Cl/ máu giảm: (do tăng HCO3) 
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 Urê/ máu tăng. 
 Protein/ niệu: 0,5 – 1 g/l. 
 Men gan tăng. 

V. ĐIỀU TRỊ: 

1. Khai thông khí đạo. 
 Hút đàm nhớt cổ họng: khí phế quản. 
 Làm loãng đàm. 

2. Oxy liệu pháp qua sond mũi 1 -2 lít/phút. 

3. Duy trì tỉnh táo. Nếu bệnh buồn ngũ, lơ mơ gọi bệnh nhân, kích thích bằng tay. 

 Có thể dùng Almintrin bisemilate để phân phối luồn máu đến buồn phổi được 
thông khí tốt. 

4. Kháng sinh: 
 Tùy vào chủng loại vi trùng mà xử dụng kháng sinh. 
 Do việc xử dụng kháng sinh không đúng để tạo ra dòng vi khuẩn kháng thuốc -

> Nên làm kháng sinh đồ là tốt nhất. 

5. Thuốc giản phế quản: Theophilline, thuốc cường giao cảm. 

6. Corticoide: xử dụng khi có chỉ định. 

7. Trích máu: khi Hct >65%. 

8. Digital khi có chỉ định đúng. 

9. Lợi tiểu Acetazolamide, khi pH< 7.3. 

10. Cân bằng nước và điện giải. 

11. Vận động liệu pháp hổ trợ cho bệnh nhân để ho. 

Vấn đề thông khí cơ học: 
 Điều trị nội thất bại. 
 Hôn mê thật sự, có lúc ngừng thở. 

Đặt nội khí quản. 

Mở khí quản: khi có chỉ định hoặc ngay sau khi đặt nội khí quản. 
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HỒI SỨC CẤP CỨU  
NGỪNG HÔ HẤP-TUẦN HOÀN 

 
I. ĐỊNH NGHĨA: 

Ngừng hô hấp – tuần hoàn là sự ngừng đột ngột hoặc bất ngờ của hô hấp và các nhát 
bóp tim hiệu quả (thường là rung thất hoặc vô tâm thu) 

Hồi sức cơ bản thực hiện ngay để tránh tổn thương không hồi phục tế bào não. 
II. HỒI SINH CƠ BẢN: 

1. Xác định bệnh ngừng tim phổi: 
 Bất tỉnh hôn mê. 
 Ngừng thở. 
 Mất mạch cảnh, mạch bẹn.  

2. Các bước tiến hành: 
a. Xác định xem bệnh nhân có đáp ứng hay không bằng cách lay bệnh nhân. 
b. Huy động hệ thống cấp cứu y khoa. 
c. Đặt bệnh nhân trên mặt phẳng cứng: để bệnh nhân nằm ngữa. 
d. Mở miệng bệnh nhân để nguyên răng giả lại vị trí củ nếu có. 
e. Thông đường thở bệnh nhân: dùng thủ thuật xoay đầu nâng cằm, nếu nghi bệnh 

nhân có tổn thương cổ thì chỉ dùng thủ thuật ấn hàm. 
Thực hiện thủ thuận này bằng cách dùng ngón tay của hai bàn tay, mỗi tay một bên 
nắm góc hàm và đẩy hàm ra trước. 

f. Đánh giá xem bệnh nhân có thở được hay không, để tai trên miệng để nghe và 
quan sát cử động lồng ngực. 

g. Nếu bệnh nhân không tự thở được: 
 Dùng ngón trỏ và ngón cái đóng kín mũi bệnh nhân. 
 Áp chặt miệng vào miệng bệnh nhân thổi 2 hơi chậm (mỗi hơi 1-2 giây), sau đó 

thổi 10-12 hơi/phút. 
h. Sờ mạch cảnh bệnh nhân ít nhất 5 giây, nếu có mạch cảnh tiếp tục thổi ngạt tốc độ 

10-12 giây hơi thở chậm/phút. 
i. Khi không có mạch cảnh bắt đầu ép ngực: 
 Đặt gót bàn tay này lên lưng bàn tay kia để trên mấu kiếm xương ức 2-3 cm về 

phía đầu bệnh nhân. 
 Ép xương ức xuống 4-5 cm về phía cột sống. 
 Ấn nhẹ và đều đặn khoảng 80-100lần/phút. 
 Khi chỉ có người thực hiện thì ép ngực 15 lần, rồi thổi ngạt 2 lần. 
 Nếu hai người: tỉ lệ ép ngực-thổi ngạt: 5/1. Ép ngực 5 lần lại ngưng 1-1.5 giây 

để thổi ngạt. 
 Khi bệnh được đặt nội khí quản, thì không cần ngưng để ép ngực chỉ thông khí 

tốc độ 12-15lần/phút. 
j. Ngưng hồi sinh cơ bản 5 giây, sau phút đầu tiên và mỗi 2-3 phút sau đó để xác 

định xem bênh nhân đã tự thở lại, hay tuần hoàn đã tự hoạt động trở lại hay chưa, nếu 
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mạch đập trở lại -> tiếp tục thổi ngạt khi cần, nếu chưa đập thì tiếp tục làm tiếp không 
được ngừng quá 5 giây. 

k. Nếu bệnh nhân bất tỉnh mà không thể thổi ngạt được sau 2 lần chỉnh lại vị trí đầu 
và cằm thì dùng thủ thuật Heimlich rồi dùng ngón tay móc các chất trong miệng bệnh 
nhân ra và từ từ thổi ngạt trở lại. 

Nếu móc vài lần mà không khai thông được tắc nghẽn thì lập lại theo trình tự trên. 
III. HỒI SỨC TIM CAO CẤP: 

Hiện tại trong điều kiện thực thế bệnh viện cấp 3 chưa làm được gì đòi hỏi có e kíp 
chuyên môn sâu, máu móc hiện đại hơn như máy tạo nhịp, monitor. 
TÓM LẠI: 

Khi ta nhận bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở thì cần tiến hành ngay bước đầu tiên là 
hồi sinh cơ bản. 

Mục tiêu hồi sinh cơ bản là cung cấp oxy cho tim, não cho đến khi có thể thực hiện 
được điều trị quyết định (tức là biện pháp hỗ trợ tim cao cấp) 

Trình tự hồi sinh cơ bản được thực hiện qua các bước ABC: 
A: Khí đạo (Airway) 
B: Thở (Breathing) 
C: Tuần hòan (Circulation) 
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HO RA MÁU 
 

I. ĐỊNH NGHĨA: 

Ho ra máu là máu ra từ đường hô hấp dưới. 

II. NGUYÊN NHÂN: 

1) Bệnh lý nhiễm trùng. 

- Lao chiếm đa số. 

- Viêm phế quản, viên phổi. 

- Abcès phổi – bụi phổi – nấm phổi; bướu quái. 

2) U bướu: K phổi, K phế quản. 

3) Bệnh tim mạch: Hẹp 2 lá; thuyên tắc phổi. 

4) Bệnh tự miễn: Good pafture… 

III. CHẨN ĐOÁN: 

1/. Bệnh sử và khám thực thể: 

- Cần xác định rõ máu chảy ra từ đường hô hấp dưới và loại trừ máu từ đường tiêu 
hóa. 

- Đánh giá lượng máu mất. 

- Khai thác bệnh sử: ho khạc ra máu và tiền sử trước đây xem bệnh ho ra máu bao 
nhiêu lần. 

 

2/. Xét nghiệm cận lâm sàng: 

- X quang phổi thẳng: nên cho bệnh nhân chụp tại giường tránh di chuyển. 

- Công thức máu: HC; BC; TC; Hematocrite, nhóm máu. 

- VS máu. 

- TS, TC. 

- Xét nghiệm đàm; soi và cấy đàm. 

IV PHÂN LOẠI: 

1. Ho ra máu nhe: lượng máu khạc ra <= 50ml 

2. Ho ra máu trung bình: lượng máu khạc ra từ 50-200ml 

3. Ho ra máu nặng:     lượng máu khạc ra >200ml 

 V :ĐIỀU TRỊ: 
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1/. Chăm soùc naâng ñôû tổng trạng chung: 

a. Ho ra maùu nhe -ï trung bình: 

       -   Sinh hoạt tại giường hạn chế vận động. 

- Chăm sóc điều dưỡng. 

b. Ho ra máu lượng nhiều : 

-   Để bệnh nằm nghiêng về phía bên chảy máu. 

- Thở oxy. 

- Hút đàm, máu từ vùng hầu họng bằng máy hút đàm. 

- Thuốc an thần nhẹ: Diazepan, Seduxen tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch. 

- Thuốc giãm ho. 

- Các thuốc cầm máu: tùy trường hợp mà dùng Carbazo Chrome; Acid 
Tranexamid, Vitamine K; Promethazine, thuốc khác Histamine khác.P 

- Tùy vào thương tổn ở phổi nhiều hay ít đồng thời tùy thuộc vào nguyên nhân gây 
ho ra máu. 

- Tuy nhiên chưa tìm được nguyên nhân ta có thể dùng kháng sinh phổ rộng phòng 
ngừa bội nhiễm phổi. 

c. Ho ra máu sét đánh: lượng máu ra nhiều có thể 1 lít, đỏ tươi. Thường bệnh tử vong. 

2/. Điều trị nguyên nhân:do tác nhân là vi trùng 

Tùy vào nguyên nhân ho ra máu mà có thái độ điều trị thích hợp. 
Thông thường ho ra máu do viêm nhiễm tại vị trí tổn thương củ hoặc mới. 
Kháng sinh lựa chọn: tuỳ vào chủng loại vi trùng mà xử dụng kháng sinh cho phù hợp 
 1 Levofloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin 
 2 Cephalosporin thế thệ II; III: 

- Cefuroxime 750mg  
- Ceftazidime 1g 
- Ceftriaxone 1g 
- cefoperazol 

Nên phối hợp thêm kháng sinh khác thuộc nhóm Aminoglycoside: Amikacine 500mg, 
Neltimycine 100mg. 

Hoặc : 
- Sulbactam.  
- Acid clavulamic 
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LAO MÀNG NÃO 
I. CHẨN ĐOÁN: 

A. LÂM SÀNG: 

 Nguồn lây. 

 Hội chứng nhiễm khuẩn. 

 Hội chứng não màng não. 

 Triệu chứng chức năng. 

 Triệu chứng thần kinh tâm thần. 

B. CẬN LÂM SÀNG. 

 Xét nghiệm máu. 

 Dịch não tủy: sinh hóa, tế bào, vi khuẩn. 

 Xét nghiệm đàm: soi. 

 Chụp X quang phổi. 

 Xét nghiệm chức năng gan. 

II. THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ: 

Nội trú khoảng 2 đến 3 tháng, sau đó điều trị ngoại trú cho đủ đợt điều trị. 

III. THEO DÕI QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ: 

 Xét nghiệm dịch não tủy 2 lần (giai đoạn điều trị tấn công và khi kết thúc đợt 
điều trị). 

 Xét nghiệm kiểm soát đàm (nếu lúc đầu +). 

 X quang phổi (nếu có tổn thương lúc ban đầu) 

IV. ĐIỀU TRỊ: 

 Theo công thức lao. 

V. THUỐC, TRANG THIẾT BỊ: 

Thuốc chống lao, kim chọc dò tủy sống số 25, 22, 20G. 
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TRÀN DỊCH ĐA MÀNG DO LAO 
I. ĐẠI CƯƠNG: 

Tràn dịch đa màng do lao là tình trạng lan tỏa vi trùng lao ở các màng: màng phổi, 
màng bụng, màng não, màng tim, màng ngoài tim. 

II. LÂM SÀNG: 

1/. Triệu chứng nhiễm lao chung: sốt, ho gầy, sụt cân, kém ăn. 

2/. Bội nhiễm lao tại chổ: 

a. Lao màng phổi: 

 Cơ  năng: 

- Ho khan. 

- Đau ngực. 

- Khó thở. 

 Thực thể: 

- Lồng ngực căn phồng phía tràn dịch. 

- Hội chứng 3 giảm bên có tràn dịch. 

b. Lao màng bụng: 

 Cơ năng: 

- Đau bụng âm ỉ. 

- Buồn nôn. 

- Tiêu chảy. 

- Báng bụng là thường gặp có thể khu trú hay toàn thể. 

- Hội chứng bán tắc ruột. 

 Thực thể: 

- Bụng bè 2 bên. 

- Gõ đục vùng thấp. 

- Có thể có phản ứng phúc mạc. 

c. Lao màng tim: 

 

Triệu chứng lâm sàng tùy vào: lượng dịch ít hay nhiều và có chèn ép tim cấp hay 
không. 

 Cơ năng: 
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- Đau ngực. 

- Khó thở: co kéo cơ hô hấp phụ. 

- Ho khan. 

- Hồi hộp, hốt hoảng, lo âu. 

 Thực thể: 

- Tràn dịch ít -> nghe tiếng cọ màng tim. 

- Tràn dịch nhiều -> tiếng tim mờ. 

 Biến chứng chèn ép tim cấp: Không xử trí kịp thời bệnh sẽ tử vong. 

- Tam chứng beck. 

- Huyết áp tụt và kẹp. 

- Tăng áp lực tỉnh mạch . 

+ Tỉnh mạch cổ nổi to. 

+ Áp lực tỉnh mạch trung tâm cao (15-20cm3) 

+ Có thể gan to và đau. 

+ Tiếng tim mờ – xa xăm: mõm tim khó sờ thấy. 

- Ngoài da: 

+ Dấu mạch nghịch thường. 

+ Dấu hiệu Kussmaul. 

III. CẬN LÂM SÀNG: 

 Công thức máu: không đặc hiệu. 

 Tốc độ lắng máu tăng. 

 IDR: dương tính. 

 BK đàm: dương tính thấp. 

 X quang lồng ngực: 

o Có thể thấy tổn thương lao. 

o Bóng tin to hình trái bầu. 

o Hình ảnh tràn dịch màng phổi. 

 Echo: rất có giá trị trong chẩn đoán dịch màng tim. 

 ECG: so le điện. 

 Giảm điện thế đột ngột. 

 Rút dịch màng bụng, phổi, tim để làm xét nghịêm: sinh hóa, tế bào, vi trùng, PCR. 
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 Sinh thiết màng phổi, tim, bụng qua nội soi. 

IV. ĐIỀU TRỊ: 

Vấn đề quan trọng nhất đe dọa tử vong là tràn dịch màng tim lượng nhiều -> chèn ép 
tim cấp -> trụy tim mạch -> tử vong. 

Do đó cần tiến hành chọc dò màng tim khi có chẩn đoán hội chứng chèn ép tim cấp. 

Đường chọc dò: 

o Vùng trước tim: đường Dieulafoy. 

o Đường dưới mũi ức: đường Marfan. 

- Hiện nay chọc dò có siêu âm hướng dẩn thích hợp hơn. 

- Dùng kim số 18, 20. 

- Nối kim với chạc ba để hút dịch, hoặc đo áp lực khoang màng tim. 

- Lần đầu rút không được quá 1 lít. 

- Thở oxy 3 – 5 lít/phuùt. 

- Nếu choáng, trụy mạch: Dopamin 2 – 20 µg/phuùt, truyền tĩnh mạch 
Isoproterenol: 2 – 4 µg/phuùt truyền tĩnh mạch. 

- Truyền dung dịch keo nếu bệnh nhân không có suy tim hay bệnh lý cơ tim. 

- Thuốc hạ sốt, giảm đau, an thần nhẹ. 

- Chế độ giảm đạm, dinh dưỡng vitamine. 

- Tập vật lý triệu liệu khi bệnh tim ổn định. 

- Điều trị thuốc kháng lao (là quan trọng nhất) -> theo chương trình chống lao 
quốc gia. 

- Có thể dùng corticoid để làm giảm bớt các di chứng. 
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VIÊM MŨ MÀNG PHỔI DO LAO 
I. CHẨN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng: 

- Hội chứng tràn dịch màng phổi. 

- Hội chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc. 

2. Cận lâm sàng: 

- Chục hút dịch màng phổi. 

- X quang: phổi thẳng, nghiêng. 

- Xét nghiệm BK trong đàm và trong mủ màng phổi (trực tiếp) 

- Mantoux (+). 

- Thăm dò chức năng phổi, công thức máu, chức năng gan. 

II. THEO DÕI TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ: 

- X quang phổi. 

- Xét nghiệm đàm (2 đến 4 lần) nếu lúc đầu (+). 

- Thăm dò chức năng phổi. 

III. ĐIỀU TRỊ: 

- Nội trú 1 đến 2 tháng, sau đó ngoại trú 7 đến 8 tháng. 

- Mở màng phổi tối thiểu, rửa dẩn lưu, hút (liên tục 3 đến 4 tuần) trong thời gian nội 
trú. 

- Kháng sinh toàn thân chống bội nhiễm. 

- Kháng sinh đặc hiệu chống lao. 
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TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI 
I. ĐỊNH NGHĨA: 

Tràn khí màng phổi là sự có khí cách bất thường trong khoang màng phổi, giữa màng 
phổi thành và màng phổi tạng. Do tổn thương những lá này gây xẹp một phần hay toàn bộ 
một bên phổi. 

II. CHẨN ĐOÁN: 

1. Lâm sàng: 

 Cơ năng: 

- Đau đột ngột dữ dội phía có tràn khí. 

- Khó thở xuất hiện ngay sau dấu hiệu đau. 

- Ho khan: từng cơn ngắn khi bệnh cử động. 

 Thực thể: 

- Nhìn: thấy buồng phổi bên tổn thương căng phồng; xương sườn giản rộng. 

- Sờ: rung thanh giảm. 

- Go û: vang 

- Nghe: phế bào giảm hoặc mất. 

2. Cận lâm sàng: 

- X quang phổi: 

+ Tăng sáng phía bên tổn thương. 

+ Trung thất bị đẩy về phía bên đối xứng. 

- Soi màng phổi: khảo sát màng phổi; bề mặt phổi (ít làm hơn) 

- Các xét nghiệm khác: (không đặc hiệu). 

- Đo khí máu PaO2; PaCO2; SaO2… 

- Xét nghiệm máu: tăng. 

- ECG: trục điện tim thay đổi. 

III. NGUYÊN NHÂN: 

- Lao phổi. 

- Do K phổi. 

- Do bệnh phổi mãn tính. 

- Do chấn thương. 

- Tràn khí màng phổi tự phát không rõ nguyên nhân. 
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IV. ĐIỀU TRỊ: 

- Xử trí màng phổi: 

- Điều trị bảo tồn: đối với tràn khí lượng ít không gây khó thở; không ảnh hưởng đến 
dấu hiệu sinh tồn. 

- Dẫn lưu màng phổi. 

- Mở màng phổi đối với tràn khí màng phổi nhiều gây khó thở; ảnh hưởng đến dấu 
hiệu sinh tồn. 

Có 2 cách: 

+ Dẫn lưu đơn giản, ống dẫn lưu nối với một lọ đựng dung dịch sát khuẩn. 

+ Nếu dẫn lưu bằng máy hút liên tục đối với tràn kí màng phổi có van. 

Theo dõi chăm sóc: 

- Không để tắt ống dẫn lưu. 

- Đảm bảo độ kín của hệ thống hút. 

- Thay rửa lọ không để nhiễm khuẩn. 

- Thay băng hàng ngày. 

Gây dính màng phổi: 

- Đối với tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần nguy hiểm cho người bệnh nhân 
bằng bột tale; Tetracycline. 

- Điều trị phối hợp: 

- Liệu pháp oxy: nếu bệnh nhân bị suy hô hấp, giảm đau, chống shock. 

- Thở máy: đối với chấn thương ngực có mảng sườn di động. 

- Kháng sinh – giảm ho – long đàm. 
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TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI 
I. ĐỊNH NGHĨA: 

- Màng phổi có nước: 

+ Dịch thấm: là bệnh có phù nhiều nội tạng. 

+ Dịch viêm: lao, ung thư. 

Phân biệt bằng làm phản ứng Rivalta, và tìm BK. 

1. Lâm sàng: 

Hội chứng 3 giảm, tùy nguyên nhân mà có thêm triệu chứng khác. 

2. Cận lâm sàng: 

Xét nghiệm: 

- Chọc dò dịch màng phổi. 

- Tìm tế bào chết. 

- Phản ứng Rivalta. 

- Công thức máu, đàm, nước tiểu, chức năng gan thận… 

Tùy theo kết quả dịch màng phổi mà làm thêm X quang tim phổi sau khi chọc dò 
tháo bớt dịch,  

II. ĐIỀU TRỊ 

- Chủ yếu điều trị nguyên nhân (thận hư nhiễm mỡ, abcès phổi, abcès gan vỡ lên màng 
phổi, suy tim, sốt xuất huyết…) 

- Chọc tháo bớt dịch màng phổi, nếu nhiều gây khó thở (thường dùng kim 18 dẫn lưu 
chậm) 

Trường hợp dịch tái phát nhiều, nhanh có thể đặt ống dẫn lưu dịch màng phổi. 

III. THUỐC TRANG THIẾT BỊ: 

- Thuốc chữa lao, dây truyền dịch. 

 

 

 

 

 

 
 


